
LĨNH VỰC HỘ TỊCH
[bookmark: _GoBack]1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký kết hôn.
	Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Người đi đăng ký kết hôn chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại UBND xã.
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 2: Nhận kết quả tại UBND xã.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở hành chính

	Thành phần, 
số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu) 
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người không cư trú tại nơi đăng ký kết hôn (nếu không có xác nhận tình trạng hôn nhân trực tiếp trong Tờ khai đăng ký kết hôn)
Bản cam đoan về tình trạng hôn nhân (đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau, kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài, mà UBND cấp xã nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó)
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời gian giải quyết:
	01 ngày làm việc (không kể thời hạn xác minh)

	Cơ quan thực hiện:
	UBND xã, phường, thị trấn

	Đối tượng thực hiện:
	Cá nhân

	Kết quả:
	Giấy chứng nhận kết hôn

	Lệ phí:
	Miễn lệ phí

	Tên mẫu đơn, tờ khai:
	Tờ khai đăng ký kết hôn 

	Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện TTHC:
	Các bên kết hôn phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn.
- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở.
- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn gồm: Người đang có vợ hoặc có chồng; Người mất năng lực hành vi dân sự; Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; Giữa những người cùng giới tính.
- Hai bên nam nữ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế.
- Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Ngay trước khi làm thủ tục kết hôn, hai bên nam nữ cho biết ý kiến về việc tự nguyện đồng ý kết hôn

	Căn cứ pháp lý:
	- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ
- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp
- Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh Kon Tum




Mẫu STP/HT-2006-KH.1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi:.........................................................................

	NGười khai
	Bên nam
	Bên nữ

	 (
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP
)Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	
	

	Dân tộc
	
	

	Quốc tịch
	
	

	Nơi thường trú, tạm trú
	
	

	Số Giấy CMND/ Hộ chiếu
	
	

	Kết hôn lần thứ mấy
	
	



Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.
Làm t¹i:................................................ngµy ............th¸ng............n¨m............ 
	Xác nhận về tình trạng hôn nhân của
Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (1)/
Thủ trưởng đơn vị nơi công tác (2)
..........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
.
............................................................................................................

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn
 6 tháng, kể từ ngày cấp
Ngày ..............tháng.............năm ..............
Chủ tịch ubnd/ thủ trưởng đơn vị


..............................................................................
	   

     Bên nam                            Bên nữ


    ..............................                 .................................


Chú thích:
(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký kết hôn khác với nơi thường trú/tạm trú của người đăng ký kết hôn;
(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang


